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về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết

 và thực hiện thoả ước lao động tập thể”
Trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, quan hệ lao động ngày càng đòi hỏi sự hài hoà về lợi ích trên cơ sở thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ nhưng không trái với quy định của pháp luật. Nhà nước khuyến khích những thoả thuận có lợi hơn cho người lao động so với pháp luật lao động. 
Việc th​​ương l​​ượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở (CĐCS) đại diện cho tập thể lao động thương lượng và ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp (DN), đơn vị (gọi chung là DN) thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT nhằm thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Qua hơn 17 năm thực hiện các quy định của pháp luật về thương lượng và ký kết TƯLĐTT, nhất là từ khi Bộ luật Lao động có hiệu lực, việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và đề ra giải pháp khắc phục.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT là vấn đề cấp bách và cần thiết nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cấp công đoàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu về thương lượng và ký kết TƯLĐTT trong các DN do Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra, đồng thời góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Trước yêu cầu trên, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá X) ban hành Nghị quyết về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể”.
I- tình hình thương lượng, ký kết tưLĐtt trong những năm qua:

1- Những kết quả đạt được:
1.1- Tình hình ký kết TƯLĐTT ở DN:

a- Về tỷ lệ các DN đã ký kết TƯLĐTT (so với tổng số DN có CĐCS):

Theo báo cáo của 43 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố, 14 Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (TLĐ), các DN thuộc phạm vi quản lý đã ký kết TƯLĐTT (đăng ký tại các Sở Lao động-TBXH) so với số DN có CĐCS đạt tỷ lệ chung là 65,22%. Trong đó, DN nhà nước (DNNN) 96,33%; DN có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 64,57% và các DN khác (DN tư nhân, CTy TNHH, CTy cổ phần) 59,21%.                                                     

b- Chất lượng:


Qua báo cáo của các đơn vị và qua khảo sát cho thấy số bản TƯLĐTT có chất lượng chỉ chiếm khoảng gần 40% so với số TƯLĐTT đăng ký tại cơ quan lao động. Trong đó, có những thoả thuận với nội dung có lợi hơn cho người lao động và cao hơn quy định của pháp luật lao động như: Chế độ phúc lợi tập thể, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, ăn ca, tổ chức tham quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ, mừng sinh nhật, trợ cấp tiền tàu xe khi nghỉ phép, hỗ trợ phương tiện đi lại, mua bảo hiểm thân thể…

1.2- Tình hình thí điểm TƯLĐTT ngành:

Thực hiện Điều 54 của Bộ luật Lao động, Điều 8 Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn theo Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 30/3/2007 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - TBXH phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt may tiến hành thí điểm thương lượng, ký kết TƯLĐTT ngành đối với ngành Dệt may. Hiện nay, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt may đang trong quá trình thương lượng, xây dựng dự thảo TƯLĐTT ngành để lấy ý kiến các doanh nghiệp và CĐCS trong các đơn vị trực thuộc.
2- Những tồn tại, hạn chế:

2.1- Tỷ lệ các DN có ký kết TƯLĐTT còn thấp so với số DN có CĐCS:
Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, TP; Công đoàn ngành TW; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ thì tỷ lệ ký kết TƯLĐTT còn thấp, bình quân mới đạt 65,22%, nhất là khu vực ngoài nhà nước (DN tư nhân, CTy TNHH, CTy cổ phần) mới đạt 59,21%.                                                      
2.2- Tỷ lệ các DN tổ chức thương lượng để có bản TƯLĐTT đạt chất lượng chưa cao và việc tổ chức thực hiện TƯLĐTT chưa đạt yêu cầu:

- Chất lượng và hiệu quả của các bản TƯLĐTT phụ thuộc rất nhiều vào việc thương lượng và thực hiện, nhưng theo báo cáo của các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành thì các DN có tổ chức thương lượng thực sự trước khi ký kết, đồng thời tổ chức thực hiện TƯLĐTT sau khi đã ký kết chỉ chiếm khoảng 50% số DN đã ký kết (chủ yếu ở các doanh nghiệp nhà nước hoặc cổ phần hoá). 


Các bản TƯLĐTT ở các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân hầu hết mang tính hình thức, chủ yếu sao chép lại những quy định đã có của luật, ít có những thoả thuận về quyền lợi của người lao động cao hơn so với quy định của pháp luật lao động. 

- Không ít doanh nghiệp chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT cho phù hợp với sự thay đổi trong DN; một số DN thời hạn TƯLĐTT đã hết nhưng không thương lượng, ký kết lại. Việc tổ chức thực hiện chưa thực sự nghiêm chỉnh. 

3- Nguyên nhân:

3.1- Từ các quy định của pháp luật về TƯLĐTT:


- Các quy định của pháp luật về TƯLĐTT chưa quy định rõ trình tự thương lượng như: đối tượng thương lượng, nội dung thương lượng, thời gian thương lượng nên việc đàm phán thương lượng ở khá nhiều DN chưa thực chất.

- Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn quy định giao cho Ban chấp hành CĐCS đại diện tập thể lao động trong DN thương lượng và ký kết TƯLĐTT với đại diện người SDLĐ chưa phù hợp với khả năng và năng lực của Ban chấp hành CĐCS trong điều kiện mới. Mặt khác, chưa quy định vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ quan lao động hỗ trợ hai bên thương lượng.

- Các quy định về chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để  bắt buộc các DN phải thực hiện các quy định đã có về thương lượng, ký kết và đăng ký TƯLĐTT, nên có nhiều DN lợi dụng để né tránh, thậm chí không thương lượng hoặc ký kết và đăng ký TƯLĐTT. 

3.2- Từ phía người sử dụng lao động:

- Còn khá nhiều người SDLĐ chưa nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết, tác dụng của TƯLĐTT và trách nhiệm của mình đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về TƯLĐTT, nhất là các DN nhỏ và vừa.
- Không ít DN không thương lượng thực sự những nội dung sẽ ký kết; không thực hiện đúng quy định về lấy ý kiến người lao động; không thông báo đầy đủ, rộng khắp nội dung TƯLĐTT đã ký kết đến người lao động; không đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền (Sở Lao động - TBXH hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp); không thực hiện nghiêm chỉnh những thoả thuận trong TƯLĐTT đã ký kết.


- Người SDLĐ ở một số DN tư nhân, công ty TNHH thường né tránh việc họp bàn với CĐCS về những nội dung thương lượng mà CĐCS đưa ra; chưa thật sự tôn trọng sự hợp tác với Ban chấp hành CĐCS trong quá trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT, xem nhẹ quyền lợi của người lao động.

3.3- Từ phía Công đoàn các cấp:


3.3.1- Công đoàn cơ sở:

Nhìn chung, các Ban chấp hành CĐCS đã khắc phục khó khăn về kỹ năng thương lượng, đàm phán, chủ động đưa ra nội dung thương lượng và yêu cầu người  SDLĐ ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Tuy nhiên, không ít Ban chấp hành CĐCS chưa tích cực, chưa chủ động trong việc đưa ra yêu cầu thương lượng để ký kết TƯLĐTT, hoặc còn thiếu bản lĩnh và kỹ năng trong đàm phán, thương lượng. Việc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT chưa chính xác, kịp thời và đầy đủ.

3.3.2- Công đoàn cấp trên cơ sở:

Các Công đoàn cấp trên cơ sở ngày càng tích cực, chủ động hơn trong việc đôn đốc, chỉ đạo CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Hầu hết Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho Ban chấp hành CĐCS trong việc ký kết TƯLĐTT. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo, đôn đốc tập huấn hoặc tư vấn cho CĐCS mà chưa có sự hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết đối với CĐCS trong việc đưa ra yêu cầu và nội dung thương lượng, nhất là hỗ trợ trong quá trình đàm phán, thương lượng; chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo đối với Công đoàn cấp trên.

3.4- Từ phía cơ quan quản lý nhà nước về lao động:

- Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, kém hiệu quả dẫn đến khá nhiều DN vi phạm các quy định về TƯLĐTT, nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời, thỏa đáng.  

- Việc hướng dẫn, triển khai, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến TƯLĐTT chưa kịp thời, cụ thể, dẫn đến tình trạng các DN vừa lúng túng, vừa lợi dụng trong việc thực hiện. 

- Công tác theo dõi, đôn đốc, quản lý nhà nước về TƯLĐTT chưa thường xuyên và chưa chặt chẽ. Một số cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương không nắm được số lượng các DN đã có TƯLĐTT, chưa có TƯLĐTT, các TƯLĐTT đã hết hạn, những DN không đăng ký TƯLĐTT.  

ii- Quan điểm, mục tiêu, Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT: 

1. Quan điểm:

- Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam về tăng cường vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ CĐCS thương lượng và ký kết TƯLĐTT. 

- Các cấp Công đoàn cần xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của TƯLĐTT trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN và là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng thương lượng và ký kết TƯLĐTT phải đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức trong thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.

2- Mục tiêu:

- Có 70% trở lên số CĐCS trong các DN tổ chức thương lượng và ký kết TƯLĐTT. 

- Có 2 Công đoàn ngành TW và 4 Công đoàn ngành địa phương thương lượng, ký kết TƯLĐTT ngành.

- Thí điểm thương lượng, ký kết TƯLĐTT khu công nghiệp, khu chế xuất.

3- Giải pháp:

3.1- Nghiên cứu sửa đổi các quy định của pháp luật lao động và Công đoàn liên quan đến thương lượng và ký kết TƯLĐTT: 

- Tham gia với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi Nghị định số 196/CP và Nghị định số 93/2002/NĐ-CP của Chính phủ, theo hướng quy định rõ quy trình thương lượng, nội dung thương lượng, đối tác thương lượng, thời gian thương lượng, vai trò của cơ quan quản lý lao động và vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ các bên thương lượng.

- Tham gia với Ban soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) nghiên cứu sửa đổi toàn diện chương về TƯLĐTT trong Bộ luật Lao động và vai trò Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc cùng với CĐCS trong quá trình thương lượng TƯLĐTT được quy định trong Luật Công đoàn (sửa đổi).

3.2- Tăng cường vai trò của Công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ CĐCS thương lượng và ký kết TƯLĐTT:

- Đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán thương lượng TƯLĐTT cho cán bộ cấp trên cơ sở. 

Tổng Liên đoàn, các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ mở các lớp đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia về đàm phán thương lượng TƯLĐTT, trong đó:

+ Tổng Liên đoàn tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán TƯLĐTT cho đội ngũ giảng viên và chuyên gia của LĐLĐ tỉnh, TP; Công đoàn ngành TW và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.  

+ LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ mở các lớp đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia về đàm phán thương lượng TƯLĐTT cho cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở (giảng viên các lớp này lấy từ số cán bộ do TLĐ đào tạo). 

+ Đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán thương lượng TƯLĐTT của Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục đào tạo cho cán bộ CĐCS về kỹ năng đàm phán thương lượng TƯLĐTT.

- Thí điểm thành lập các đội, nhóm chuyên gia ở một số LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW có đông DN, khu công nghiệp và quan hệ lao động có biểu hiện phức tạp để hỗ trợ CĐCS trong việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT. Trước mắt chọn các LĐLĐ tỉnh, TP: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Công đoàn Công - Thương, Công đoàn Dệt may… thành lập các đội, nhóm chuyên gia ở cấp tỉnh, ngành hoặc ở các khu công nghiệp.

- Xây dựng bộ tài liệu kỹ năng thương lượng và ký kết TƯLĐTT phục vụ cho công tác đào tạo.

3.3- Đẩy mạnh quá trình thương lượng và ký kết TƯLĐTT cấp ngành.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ LĐ-TBXH chỉ đạo Công đoàn Dệt may VN và Hiệp hội Dệt may VN tiến hành thương lượng và ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may theo quyết định của Bộ LĐ-TBXH.

- Nghiên cứu chỉ đạo 4 LĐLĐ địa phương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương thí điểm ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may địa phương.

- Phối hợp với Bộ LĐ-TBXH đề xuất thí điểm việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT ở một số ngành nghề khác.

iii- Tổ chức thực hiện:

1- Đối với Tổng Liên đoàn:

1.1- Giao Ban Chính sách - Pháp luật TLĐ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1.1- Chủ trì, phối hợp với các Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Uỷ ban kiểm tra và Văn phòng TLĐ tổ chức triển khai, phổ biến, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trong hệ thống Công đoàn.

1.1.2- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức và các Ban liên quan trình Đoàn Chủ tịch TLĐ ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tri số 08/TTr-TLĐ ngày 18/02/1995 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về TƯLĐTT. 

1.1.3- Chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại TLĐ tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và Công đoàn các nước trong việc đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán về TƯLĐTT; xây dựng bộ tài liệu về kỹ năng thương lượng TƯLĐTT.

1.1.4- Tham gia với Bộ Lao động - TBXH nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 và Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về TƯLĐTT.

1.1.5- Tham gia Ban soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) nghiên cứu sửa đổi toàn diện chương về TƯLĐTT trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) và quy định vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp trong quá trình thương lượng và ký kết TƯLĐTT trong Luật Công đoàn (sửa đổi). 

1.1.6- Phối hợp với Bộ LĐ-TBXH tiếp tục chỉ đạo Công đoàn Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam thương lượng và ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thí điểm thương lượng và ký kết TƯLĐTT ở một số ngành nghề khác.

1.2- Giao Ban Tổ chức TLĐ thực hiện:

1.2.1- Phối hợp với 4 địa phương: LĐLĐ TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương thành lập Công đoàn Dệt may địa phương để thí điểm ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may địa phương.

1.2.2- Có kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐCS trong DN khu vực ngoài nhà nước.

1.3- Giao Ban Đối ngoại TLĐ phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật làm việc với một số tổ chức Quốc tế và công đoàn các nước để hỗ trợ về kỹ thuật, cử chuyên gia giúp đào tạo cán bộ công đoàn và hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện các giải pháp nói trên.

1.4- Giao Ban Tuyên giáo TLĐ phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật TLĐ và các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về TƯLĐTT bằng những hình thức thích hợp trong hệ thống Công đoàn về TƯLĐTT 

1.5- Giao Uỷ ban Kiểm tra của TLĐ phối hợp với Ban Chính sách - Pháp luật TLĐ hướng dẫn các cấp Công đoàn kiểm tra và định kỳ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này ở các cấp Công đoàn. 

2- Đối với các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ:

2.1- Chỉ đạo các Công đoàn cấp trên cơ sở rà soát tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các CĐCS trong các DN thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT; đánh giá, phân loại theo mức độ thực hiện các quy định về TƯLĐTT để có căn cứ theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ các CĐCS trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Thực hiện báo cáo TLĐ định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
2.2- LĐLĐ cấp tỉnh phối hợp với các ban của TLĐ, các ban ngành địa phương đồng cấp, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ Công đoàn cấp dưới, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ CĐCS trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT có chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

2.3- Cử cán bộ phụ trách về TƯLĐTT và cán bộ CĐ cấp trên cơ sở tham gia lớp đào tạo giảng viên và chuyên gia đàm phán thương lượng TƯLĐTT do TLĐ triệu tập.
2.4- Tổ chức các lớp đào tạo đội ngũ giảng viên và chuyên gia đàm phán thương lượng TƯLĐTT (giảng viên các lớp đào tạo này lấy từ số cán bộ do TLĐ đào tạo).
2.5- Đối với các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW được lựa chọn thí điểm thành lập đội, nhóm chuyên gia hỗ trợ CĐCS thương lượng và ký kết TƯLĐTT thì khẩn trương lựa chọn cán bộ có kiến thức pháp luật, kiến thức quản lý kinh tế và kỹ năng thương lượng TƯLĐTT để đào tạo thành chuyên gia và thành lập nhóm chuyên gia trực thuộc LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành TW hoặc Công đoàn Khu công nghiệp.

2.6- Đối với Công đoàn Dệt may VN tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Dệt may VN thực hiện thí điểm thương lượng và ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may VN theo Quyết định của Bộ Lao động – TBXH.

2.7- Đối với 4 LĐLĐ địa phương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương phối hợp với Ban Tổ chức TLĐ tiến hành thành lập Công đoàn Dệt may địa phương làm cơ sở để tiến hành thí điểm ký kết TƯLĐTT ngành Dệt may địa phương.

3- Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở:

3.1- Rà soát tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các CĐCS trong các DN thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT, đánh giá, phân loại theo mức độ thực hiện các quy định về TƯLĐTT để có căn cứ theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ các CĐCS trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT. 

3.2- Kịp thời nắm tình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở các CĐCS để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ CĐCS khi cần thiết trong qua trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT. 

3.3- Hình thành tổ hoặc nhóm chuyên gia giúp CĐCS thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

3.4- Thực hiện báo cáo Công đoàn cấp trên định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình hình thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

4- Đối với CĐCS và Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời trong các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT (gọi chung là CĐCS):

4.1- Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên về thương lượng, ký kết TƯLĐTT và nội dung Nghị quyết này, khắc phục những tồn tại trong quan hệ lao động và việc thực hiện các quy định về TƯLĐTT. 

4.2- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ của Công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT; chủ động đưa ra yêu cầu thương lượng để ký kết khi chưa có TƯLĐTT hoặc TƯLĐTT hết hạn, hoặc khi cần thiết phải sửa đổi, bổ sung theo quy định; thường xuyên nâng cao kỹ năng thương lượng cho cán bộ công đoàn để đạt được những thoả thuận và ký kết TƯLĐTT có lợi hơn cho người LĐ so với các quy định của pháp luật lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và triển khai đến tận CĐCS trong các DN thuộc đối tượng áp dụng TƯLĐTT. Căn cứ nội dung Nghị quyết, các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật).

TM. Đoàn chủ tịch
chủ tịch
Đã ký: Đặng Ngọc Tùng
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